Phụ bản i

Trích "tiêu chuẩn việt nam: tcvn 4054 - 98 về đường ô tô"
(Có hiệu lực từ ngày 16.11.1998)

Các cấp quản lý của đường ô tô

3.3. Lưu lượng xe thiết kế 

3.3.1. Lưu lượng xe thiết kế là số xe con được quy đổi từ các loại xe khác, thông qua một mặt cắt trong một đơn vị thời gian, tính cho năm tương lai.

Năm tương lai là năm thứ 20 sau khi đưa đường vào sử dụng đối với đường thiết kế làm mới và là năm thứ 15 đối với đường thiết kế nâng cấp cải tạo.

3.3.2. Khi không có nghiên cứu gì đặc biệt, các hệ số quy đổi từ xe các loại về xe con lấy theo bảng 2.

Hệ số quy đổi từ xe các loại ra xe con









                          Bảng 2

	Loại xe
	Xe đạp
	Xe máy
	Xe con
	Xe tải có 2 trục và xe buýt dưới 25 chỗ
	Xe tải có từ 3 trục trở lên và xe buýt lớn
	Xe kéo moóc, xe buýt có kéo moóc

	Hệ số quy đổi ra xe con
	0,2
	0,3
	1
	2,0
	2,5
	3,0


Chú thích:  Đường có từ 4 làn xe trở lên, xe đạp đi riêng nên không quy đổi mà dùng để tính số làn xe đạp.

3.3.3. Các loại lưu lượng xe thiết kế:

a) Lưu lượng xe thiết kế bình quân ngày đêm trong năm tương lai (viết tắt Ntbnăm) có thứ nguyên xcqđ/ nđ. 

Lưu lượng này dùng để chọn cấp hạng kỹ thuật và tính toán nhiều yếu tố khác.

b) Lưu lượng xe thiết kế giờ cao điểm (viết tắt Ncđgiờ ) có thứ nguyên xcqđ/h.

Lưu lượng này để chọn số làn xe, xét chất lượng dòng xe, tổ chức giao thông ... 

Ncđgiờ có thể tính bằng cách: 

- Khi có thống kê, suy từ Ntb năm  qua các hệ số không đều.

- Khi có thống kê  lưu lượng giờ trong 1 năm, dùng lưu lượng giờ cao điểm   thứ 30.

- Khi không có nghiên cứu đặc biệt, có thể tính:


Nc®giê = ( 0,1 ( 0,12 ) Ntb năm   (xcq®/h)

3.4 . Cấp của đường

3.4.1. Cấp đường được phân loại theo chức năng quy định như trong cột 1 bảng 3, dùng cho công tác quản lý, khai thác sửa chữa đường.

Các cấp quản lý của đường ô tô








                                  Bảng 3

	Cấp quản lý
	Cấp kỹ thuật
	Tốc độ tính toán Vtt, Km/h
	Số làn xe yêu cầu
	Chức năng chủ yếu của đường

	I
	Cấp 80 và 60
	80 và 60
	6
	Đường nối các trung tâm kinh tế, chính trị văn hoá lớn

	II
	
	
	4
	

	III
	
	
	2
	

	IV
	Cấp 60 và 40
	     60 và 40
	2


	Đường nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của địa phương với nhau và với đường trục ô tô hay đường cao  tốc

	V
	Cấp 40 và 20
	40 và 20
	2 hoặc 1
	Đường nối các điểm lập hàng, các khu dân cư


Chú thích: Số làn xe yêu cầu được tính toán theo điều 4.2 của tiêu chuẩn này.

3.4.2. Đường ô tô về mặt kỹ thuật, được phân thành các cấp theo quy định ở bảng 4.

Các cấp kỹ thuật của đường ô tô










            Bảng 4

	Cấp kỹ thuật
	Tốc độ tính toán Vtt,
Km/h
	Lưu lượng thiết kế tối thiểu,  xcqđ/nđ

	80
	80
	  ( 3000

	60
	60
	( 900

	40
	40
	(150

	20
	20
	< 150


3.4.3. Tốc độ tính toán trong bảng 4 là tốc độ được dùng để tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của đường trong trường hợp khó khăn.

3.4.4 Việc xác định các cấp kỹ thuật của đường căn cứ vào chức năng của mỗi con đường và vào địa hình của vùng đặt tuyến, vào lưu lượng xe thiết kế để tuyến đường có hiệu quả cao về kinh tế và tính phục vụ. Phải lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để chọn cấp. Khi thiếu điều kiện lập luận, có thể tham khảo các quy định trong bảng 4 và bảng 5.

Bảng lựa chọn cấp kỹ thuật theo chức năng và địa hình của đường











     Bảng 5 

	Chức năng của đường
	Địa hình

	
	Đồng bằng
	Đồi
	Nói

	Đường nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn.
	80;60
	80;60
	60



	Đường nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của địa phương với nhau và với đường trục ô tô hay đường cao tốc.
	80;60
	60;40
	40;20



	Đường nối các điểm lập hàng, các khu dân cư.
	40
	40;20
	20




Chú thích: Phân biệt địa hình được dựa trên cơ sở độ dốc ngang phổ biến như sau:

Đồng bằng < 10%, đồi từ 10 đến 25 %, núi > 25 % .


3.4.5. Các đoạn tuyến phải có một chiều dài tối thiểu theo thống nhất một cấp. Chiều dài tối thiểu này, với cấp 80 và 60 là 10 km, với cấp 40 và 20 là 5 km. Tốc độ tính toán các đoạn đường liền kề nhau không được chênh lệch quá 20 km/ h. 

3.4.6. Trường hợp tuyến đi qua vùng đồng bằng và đồi thấp cá biệt có điểm khống chế được giảm tốc độ tính toán đến trị số nhỏ trong cùng một cấp quản lý đường, nhưng có thể không giảm bề rộng mặt và nền đường.

8.3. Chỗ giao với đường sắt 
8.3.1. Chỗ giao của đường ô tô với đường sắt phải bố trí ngoài phạm vi ga, đường dồn tàu, cửa hầm đường sắt, ghi cổ họng, các cột tín hiệu vào ga. Góc giao tốt nhất là giao vuông góc. Trường hợp đặc biệt cũng không được giao dưới 450​.
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Hình 6. Sơ đồ đảm bảo tầm nhìn chỗ giao cùng mức giữa đường ô tô và đường sắt.

8.3.2. Nên bố trí chỗ giao khác mức giữa đường ô tô và đường sắt trong các trường hợp sau:

- Đường ô tô có Vtt  ( 80 km/h giao với đường sắt.

- Đường ô tô có Vtt  < 80 km/h giao với đường sắt có tốc độ cao (120 km/h) nhất là khi không đảm bảo tầm nhìn.

8.3.3. ở những chỗ giao cùng mức giữa đường ô tô với đường sắt phải đảm bảo tầm nhìn để khi người lái xe ở cách chỗ giao một khoảng cách bằng tầm nhìn hãm xe đối với cấp đường ấy (điều 5.2 tiêu chuẩn này), có thể nhìn thấy đoàn tàu ở chỗ cách chỗ giao không dưới 400 m, và ngược lại tàu phải nhìn thấy chỗ giao không dưới 1000 m (xem hình 6).

Trường hợp không đảm bảo tầm nhìn (vì lý do giải phóng mặt bằng, vì lý do kinh tế) thì phải kiểm toán và cắm biển hạn chế tốc độ của xe trên đường ô tô.

Phụ bản II

Trích ''điều lệ báo hiệu đường bộ"
(Ban hành theo Quyết định số: 4393/2001/QĐ-BGTVT,  ngày 20 tháng 12    năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Điều 33. ý nghĩa sử dụng các biển báo nguy hiểm.

a) Biển báo nguy hiểm gồm có 46 kiểu biển, được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246 (Tên biển quy định chi tiết ở Phụ lục số 4).

Điều 34. Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển báo nguy hiểm. 

a) Biển báo nguy hiểm có hình dạng tam giác đều, ba đỉnh lượn tròn, một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lên phía trên, trừ biển số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên” thì đỉnh tương ứng hướng xuống phía dưới.

b) Chiều dài cạnh tỷ lệ thuận với tốc độ thiết kế; nền biển màu vàng nhạt, xung quanh viền đỏ rộng 5cm (tương ứng với biển có kích thước hệ số1); hình vẽ trong biển nếu không có chú dẫn đặc biệt thì là màu đen. Biển được sơn hoặc dán vật liệu phản quang.

Kích thước cụ thể của hình vẽ và màu sắc được quy định  chi tiết ở Phụ lục số 4 và nhân hệ số điều chỉnh ở điều 19.

Điều 35. Vị trí đặt biển báo nguy hiểm theo chiều đi và hiệu lực tác dụng của biển.

a) Biển báo nguy hiểm được đặt cách nơi định báo một khoảng cách tuỳ thuộc vào tốc độ trung bình của xe ô tô trong phạm vi 10km tại vùng đặt biển theo bảng dưới đây;
	Tốc độ trung bình của xe trong khoảng 10 km ở vùng đặt biển (km/ h)
	Khoảng cách từ nơi đặt biển đến chỗ định báo (m)

	
- Dưới 20 km/h


- Từ 20 km/h đến dưới 35km/h


- Từ 35 km/h đến dưới 50 km/h


- Trên 50 km/h 
	- Dưới 50m

- Từ 50 đến dưới 100m

- Từ 100 đến dưới 150m

- Từ 150 đến dưới 250m


b) Khoảng cách từ biển đến nơi định báo phải thống nhất trên cả đoạn đường có tốc độ trung bình xe như nhau. Trường hợp đặc biệt cần thiết, có thể đặt biển xa hoặc gần hơn nhưng phải có thêm biển phụ số 502 “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu”.

Điều 50. ý nghĩa, tác dụng của vạch kẻ đường.
Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe.

Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập và có thể kết hợp với các loại biển báo hiệu đường bộ hoặc đèn tín hiệu chỉ huy giao thông.

Vạch kẻ đường bao gồm các loại vạch, chữ viết ở trên mặt đường xe chạy, trên thành vỉa hè, trên các công trình giao thông và một số bộ phận khác của đường để quy định trật tự giao thông, chỉ rõ sự hạn chế kích thước của các công trình giao thông, chỉ hướng đi của các đường của làn xe chạy.

Điều 51.  Phân loại vạch kẻ đường.

Vạch kẻ đường chia làm hai loại: Vạch nằm ngang và vạch đứng. Vạch nằm ngang (bao gồm vạch dọc đường, ngang đường và những loại khác).

Vạch nằm ngang dùng để quy định phần đường xe chạy có màu trắng trừ một số vạch quy định tại Phụ lục 8, Phụ lục 9 có màu vàng. 
Vạch đứng kẻ trên thành vỉa hè các công trình giao thông và một số bộ phận khác của đường. Loại vạch này kết hợp giữa vạch  trắng và vạch đen.

Điều 52. ý nghĩa sử dụng và những chỉ tiêu kỹ thuật của các vạch kẻ đường.

ý nghĩa sử dụng và những chỉ tiêu kỹ thuật của các vạch kẻ đường được quy định cụ thể ở Phụ lục 8, Phụ lục 9.

Điều 53. Hiệu lực của các vạch kẻ đường.

Trong trường hợp ở một nơi vừa có vạch kẻ đường vừa có cả biển báo thì người lái xe phải tuân theo sự điều khiển của biển báo hiệu.

Điều 55 . Hình dạng và kích thước cọc tiêu.

Cọc tiêu có tiết diện là hình vuông cạnh 12cm. Trường hợp đặc biệt được sử dụng kích thước mở rộng, cạnh 18-20cm, chiều cao cọc tiêu tính từ vai đường là 60 cm, ở những đoạn đường cong, chiều cao cọc cao dần từ 40cm ở tiếp điểm đến 60cm ở những đoạn đường cong. Phần cọc trên mặt đất được sơn trắng, đoạn 10 cm ở đầu trên cùng sơn màu đỏ bằng chất liệu phản quang.

Điều 57. Kỹ thuật cắm cọc tiêu.
a) Đường mới xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo, cọc tiêu cắm sát vai đường và phải cách mép phần xe chạy tối thiểu 0,50m;

b) Đường đang sử dụng, cọc tiêu cắm sát vai đường;

c) Nếu đường đã có sẵn hàng cây trồng xanh tốt ở trên vai đường hoặc lề đường, thì cọc tiêu cắm ở sát mép hàng cây bảo đảm trông thấy rõ hàng cọc, nhưng không lấn vào phía trong hàng cây làm thu hẹp phạm vi sử dụng của nền đường;

d) Nếu đường ở trong khu đông dân cư, đã có hè đường cao hơn phần xe chạy 0,2 m trở lên thì không phải đặt cọc tiêu;

e) Nếu ở vị trí theo quy định phải cắm cọc tiêu đã có tường xây hoặc rào chắn bê tông cao trên 0,4 m thì không phải đặt cọc tiêu;

f) Nền đường và mép đường ở chỗ đặt cọc tiêu phải chắc chắn để bảo đảm an toàn cho xe cộ đi ra sát mép hàng cọc tiêu. Lề đường ở trong hàng cọc tiêu phải thu dọn bằng phẳng chắc chắn, không gây nguy hiểm cho xe cộ và không có vật chướng ngại che khuất hàng cọc tiêu;

g) Đối với đường đang sử dụng, nếu nền và mái đường không bảo đảm được nguyên tắc nêu ở điểm e thuộc điều này, thì tạm thời cho phép cắm cọc tiêu lấn vào trong lề đường đến phạm vi an toàn;

h) Cọc tiêu phải trồng thẳng hàng trên đường thẳng và lượn cong dần trong đường cong:

- Khoảng cách giữa hai cọc tiêu trên đường thẳng là S = 10m.

- Khoảng cách giữa hai cọc tiêu trên đường vòng: 

+ Nếu đường vòng có bán kính R = 10m ( 30m thì khoảng cách giữa hai cọc tiêu S = 2m ( 3m.

+ Nếu đường vòng có bán kính R: 30m < R ( 100m thì khoảng cách giữa hai cọc tiêu S = 4m ( 6m.

+ Nếu đường vòng có bán kính R > 100m thì S = 8m ( 10m.

+ Khoảng cách giữa hai cọc tiêu ở tiếp đầu và tiếp cuối có thể bố trí rộng hơn 2m so với khoảng cách của hai cọc tiêu trong phạm vi đường vòng.

- Đối với đoạn đường dốc (cong đứng) 

+ Nếu đường dốc ( 3 % khoảng cách giữa hai cọc tiêu là 5m.

+ Nếu đường dốc < 3 %  khoảng cách giữa hai cọc tiêu là 10m.

- Chiều dài của mỗi hàng cọc tiêu cắm ít nhất là 6 cọc ( kể cả khi đường vòng có R < 10m).

Phụ lục số 1

(Trong Điều lệ báo hiệu đường bộ)

Định nghĩa các danh từ kỹ thuật dùng trong Điều lệ

--------------------------------------------------

13. Tên các các bộ phận của con đường được chỉ dẫn ở hình cắt ngang kèm theo:

	
1. Phần xe chạy
	
5. Nền đường 

	
2. Lề đường 
	
6. Tim đường 

	
3. Mái đường 
	
7. Vai đường 

	
4. Dải đất hai lề đường 
	
8. Mép phần xe chạy 

	
	
9. Đỉnh mui luyện
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Hình 2
Ghi chú : Phạm vi dải đất hai ven đường theo quy định của Nhà nước.

Phụ lục số 4 

(Trong Điều lệ báo hiệu đường bộ) 

ý nghĩa sử dụng các biển báo nguy hiểm 

-----------------------------


10. Biển số 210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”


Để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có chắn kín hay chắn nửa kín bố trí theo trật tự xen kẽ ở mỗi bên đường sắt và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông, phải đặt biển số 210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”.


11. Biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”.


Để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông phải đặt biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”.

Hình vẽ
[image: image3.emf]


Trong trường hợp có từng đoạn đường bộ và đường sắt cùng đi chung với nhau, thí dụ cầu đi chung với đường sắt cũng phải đặt một trong hai biển số 210 và 211 cho phù hợp.


Sau khi đặt biển số 211, phải đặt thêm biển phụ  242 (a,b) “Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ” đặt cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10 m.


Quy định về kích thước và màu sắc của hình vẽ trên biển:

1. Biển số 210 (Giao nhau với đường sắt có rào chắn)

	- Bề rộng nét đứng 
	2 cm

	- Bề rộng nét ngang 
	2,5 cm 

	- Chiều cao hình vẽ 
	18 cm

	- Chiều rộng hình vẽ 
	21 cm

	2. Biển số 211( Giao nhau với đường sắt không có rào chắn )

	- Chiều cao hình vẽ 
	30 cm

	- Chiều rộng hình vẽ 
	34 cm 

	- Đường kính hình tròn bánh xe
	8 cm


Phụ lục số 7 

(Trong Điều lệ báo hiệu đường bộ) 

ý nghĩa sử dụng các biển phụ 

-----------------------------

8. Biển số 242 (a,b) “Chỗ đường sắt cắt đường bộ”


Để bổ sung cho biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” phải đặt biển số 242 (a,b) để chỉ chỗ đường sắt cắt ngang đường bộ . Biển đặt trên đường bộ cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10m.


Nếu tại chỗ giao nhau đường sắt chỉ có một đường cắt ngang đường bộ thì đặt biển số 242a.


Nếu tại chỗ giao nhau đường sắt có từ hai đường cắt ngang đường bộ thì đặt biển số 242b.


Kích thước, màu sắc của hình vẽ trên biển 


a) Biển số 242 a :

	- Chiều dài mỗi nhánh 
	80 cm

	- Chiều rộng mỗi nhánh 
	14 cm

	- Góc nhọn 2 nhánh 
	góc 600

	- Các đầu góc nhọn 
	góc 90 0

	- Bề rộng nét vẽ màu trắng 
	6 cm

	  Nền biển màu đỏ 
	


b) Biển số 242b: Như kiểu biển số 242a đặt thêm hai nửa nhánh ở phía dưới, khoảng cách 15cm.
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Phụ lục số 8 

(Trong Điều lệ báo hiệu đường bộ) 

 ý nghĩa sử dụng các vạch tín hiệu giao thông trên mặt đường


1-Quy định chung 


1.1. Vạch tín hiệu giao thông trên mặt đường gồm các loại tín hiệu như đường kẻ, mũi tên, chữ viết hoặc hình vẽ ở trên mặt đường kể cả những ký hiệu dựng theo chiều đứng, cọc tiêu hoặc hàng rào đường viền tạo nên, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Tác dụng của nó là cung cấp và giải thích ý nghĩa, hướng dẫn giao thông. Vạch tín hiệu được phối hợp với biển báo hiệu hoặc sử dụng riêng lẻ. 


1.2. Đối với đường cao tốc, đường cấp 1, cấp 2 và các đường có tốc độ > 60km/h thì phải theo quy định trong tiêu chuẩn này, vạch tín hiệu mặt đường phải bằng vật liệu phản quang. Còn đối với các loại đường khác thì căn cứ vào yêu cầu và tiêu chuẩn để kẻ vạch tín hiệu.

Nguyên tắc chung: Các dấu hiệu đặt trên đường phải bằng các vật liệu không gây trơn trượt và không được cao hơn mặt đường quá 6mm, nếu dùng đinh hoặc dùng vật liệu tương tự khác cũng không được nổi lên trên mặt đường quá 15mm. Trường hợp dùng đinh, tấm phản quang, không được nổi lên trên mặt đường quá 25 mm và đảm bảo sử dụng thoả mãn yêu cầu an toàn giao thông.


- Vạch số 1.12 Vạch “Dừng lại” chỉ rõ vị trí mà lái xe phải dừng lại khi có biển số 122 “STOP” sau đó mới được đi hoặc khi có tín hiệu đèn đỏ, người điều khiển. Vạch này kẻ ngang qua toàn bộ chiều rộng đường của một hướng xe chạy.
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Vạch “Dừng lại'' được áp dụng ở:

- Nơi giao nhau không có chỉ huy, vạch “Dừng lại'' được kết hợp với biển số 122.

- Nơi giao nhau có chỉ huy giao thông kết hợp với tín hiệu cấm đường của người hoặc đèn.

Trường hợp không có biển số 122 hoặc không có đèn hay người điều khiển thì vạch 1.12 không có hiệu lực.

3.5. Vạch dừng xe

Báo vị trí dừng xe để chờ tín hiệu đi tiếp. Vạch được vẽ ở các đường giao nhau có sử dụng tín hiệu điều khiển giao thông, nơi sắp giao cắt với đường sắt đồng mức hoặc sắp sửa vào làn chờ rẽ trái. Vạch dừng xe là vạch đặc liền màu trắng. ở các nút giao thông xe chạy hai chiều thì vạch dừng xe được nối liền với đường giữa làn xe. ở các nút giao thông xe chạy một chiều thì chiều dài của vạch phải hết chiều rộng mặt đường. Chiều rộng của  mặt đường căn cứ vào cấp đường, lưu lượng xe, tốc độ chạy xe để chỉ, nên chọn dùng trong khoảng 20, 30, 40 cm. Vạch dừng nên đặt ở vị trí mà lái xe dễ nhìn thấy nhất và vẽ ở trên đường kéo dài thêm của bó vỉa trục đường chính. Nếu có thêm vạch giành phần đường cho người đi bộ cắt qua đường thì vạch dừng nên cách vạch cho người đi bộ qua đường 150-300 cm, như trình bày ở vạch số 43.

[image: image6.emf]V¹ch sè 43




Vạch số 43


4.4 Vạch báo gần chỗ giao nhau với đường sắt dùng để báo cho người tham gia giao thông biết phía trước có chỗ giao cắt với đường sắt, nhắc người điều khiển phương tiện giao thông thận trọng. Đường vạch này chỉ dùng ở chỗ không có người gác chắn đường sắt, nét vạch và chữ kẻ quy định như sau:


a) Chữ “Đường sắt”dùng sơn phản quang trắng vắt ở bên phải bên trái chỗ đường sắt.


b) Vạch là nét ngang, sơn phản quang trắng, nét rộng 40cm, mỗi nét dài 60cm, cách nhau 60cm.


c) Vạch cấm vượt nhau, sơn phản quang vàng, nét rộng 10 cm .


d) Vạch dừng lại, sơn phản quang trắng, rộng 30 cm.

Vạch số 69 báo cắt nhau với đường sắt 
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Bảng 1. Khoảng cách vạch giảm tốc 

	Vạch

Giảm tốc
	Vạch 1
	Vạch 2
	Vạch 3
	Vạch 4
	Vạch 5
	Vạch 6
	Vạch 7
	Vạch 8
	Vạch 9
	Vạch 10
	Vạch 11

	Khoảng cách m
	L1=5
	L2=9
	L3=13
	L4=17
	L5=20
	L6=23
	L7=26
	L8=28
	L9=30
	L10=32
	L11=32

	Số lần lặp lại các vạch
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3


Phụ bản III

Sơ đồ đèn báo hiệu trên đường bộ

- Tại đường ngang có người gác:

Sơ đồ đèn báo hiệu

trên đường bộ có người gác
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	1. Mãng Bªt«ng;

3. Thân cột;

5. Cơ cấu biểu thị;

7. Hộp chuông;
	2. Đế cột;

4. Biển "Đèn đỏ dừng lại";

6. Biển số 242a, 242b;


· Tại đường ngang cảnh báo tự động:
Sơ đồ đèn báo hiệu

trên đường bộ có cảnh báo tự động
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	1. Cơ cấu biểu thị;
2. Hộp chuông;

3. C«liª;

4. Chóp cột;

5. Biển số 242a,b;
	6. Biển "Đèn đỏ dừng lại";

7. Thân cột;

8. Đế cột;

9. Móng cột;


phụ bản iv

 quy định về chắn đường bộ tại các đường ngang có 

phòng vệ, có người gác 

1. Chắn phải được thiết kế cụ thể về kiểu loại tuỳ theo địa hình khu vực đường ngang hoặc yêu cầu hay đề nghị của chủ đầu tư được người có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chắn phải bắt đầu đóng từ phía bên phải đường bộ theo hướng vào đường ngang.

3. Khi đóng chắn, phải chắn hết mặt đường bộ, liền sát với hàng rào cố định, cách ray ngoài cùng trở ra ít nhất 6m. Xà chắn phải cao hơn mặt đường bộ từ 1m đến 1,2m.

4. Khi chiều rộng mặt đường bộ từ 6m trở lên và khi điều kiện trật tự giao thông cho phép hoặc khi sử dụng chắn tự động, được dùng loại chắn đóng 1/2 hoặc 2/3 mặt đường bộ. Phần đường bộ còn lại không có chắn phải rộng ít nhất 3m và ở bên trái của xe vào đường ngang.

5. Khi chắn làm bằng kiểu cần chắn, có thể làm trơn hoặc treo các lá sắt hoặc lưới sắt.

6. Khi mở chắn, không một bộ phận nào của chắn được phạm vào mặt đường bộ. Nếu chắn làm bằng kiểu cần chắn, trừ chắn tự động, đều phải có bộ phận chốt hãm.

7. Xà chắn phải sơn vạch trắng đỏ xen kẽ, rộng 300 mm chiếu nghiêng 450 về bên phải theo hướng đường bộ nhìn vào đường ngang. Đầu mút xà chắn có vạch đỏ thẳng đứng rộng 300mm.


8. Nếu chắn làm bằng kiểu cần chắn: cột, trụ cần chắn sơn vạch trắng đỏ xen kẽ rộng 200mm, thẳng góc với tim cột, trụ.


9. Trên xà ngang của chắn phải có đèn một mặt phát ánh sáng màu đỏ về phía đường bộ khi chắn đóng. Nếu sử dụng đèn điện thì cách 2-3m đặt một đèn, nếu đèn dầu thì chỉ cần một đèn treo giữa chắn vào ban đêm hoặc ban ngày khi thời tiết xấu làm giảm tầm nhìn.


10. Khi sử dụng chắn đóng 1/2 hoặc 2/3 mặt đường bộ thì phải có đèn ở đầu mút chắn phát ánh sáng màu đỏ về phía đường bộ vào đường ngang và màu trắng về phía đường sắt  khi chắn đóng.

Sơ đồ 2 loại chắn:

[image: image12.wmf]
phụ bản v

biện pháp cho tàu ngừng trước chướng ngại

1. Khi khẩn cấp có tàu tới gần, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải nhanh chóng đi về phía có tàu làm tín hiệu cho tàu đỗ lại: ban ngày dùng cờ đỏ hoặc vải đỏ mở, ban đêm dùng đèn đỏ, hướng về phía đoàn tàu tới. Nếu không có cờ đỏ, vải đỏ hoặc ánh đèn màu đỏ, thì ban ngày hai tay nắm lại hoặc cầm bất cứ vật gì quay vòng tròn hướng về phía tàu; ban đêm dùng đèn (bất cứ màu gì, trừ màu lục) hoặc ánh lửa, quay vòng tròn hướng về phía tàu.

2. Khi không biết chắc chắn có tàu sắp tới và nếu ngoài người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, có đủ hai người thì mỗi người đi về một phía đường sắt, nếu chỉ có một người thì người đó đi về phía có tầm nhìn xấu hơn hoặc có độ dốc xuống phía đường ngang, đến chỗ cách đường ngang từ 500m đến 800m, đứng về phía tay phải, cách ray ngoài cùng ra 2m, quay lưng về phía đường ngang để sẵn sàng làm tín hiệu cho tàu đỗ lại như quy định tại mục 1 nêu trên.


Nếu đường ngang ở gần ga, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có thể cử người về ga báo, sau khi đã bố trí phòng vệ như trên.

3. Nếu chỉ có một mình, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải dùng hai cọc gỗ hoặc tre (cấm dùng cọc bằng kim loại hoặc bằng vật liệu gì cứng khác), có buộc áo hoặc bằng mảnh vải (ban ngày) và đèn hoặc mồi lửa (ban đêm), cắm giữa lòng đường sắt, cách đường ngang ít nhất 500m, cao trên mặt ray ít nhất 1m để làm tín hiệu phòng vệ báo cho người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt ngừng lại.

Đồng thời với việc thực hiện các biện pháp trên, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải tích cực và nhanh chóng tìm cách đưa xe hoặc hàng hoá ra khỏi đường sắt. Khi đã đưa các chướng ngại ra cách ray ngoài cùng 2,2 m và sau khi xem xét lại đường sắt không có trở ngại và hư hỏng, bảo đảm không có bộ phận nào của xe hoặc hàng hoá có thể rơi, đổ vào phạm vi an toàn của đường sắt, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải lập tức bỏ tín hiệu phòng vệ do mình đã đặt, sau đó tiếp tục đưa các chướng ngại ra xa đường sắt.

phụ bản vi 

Mẫu đơn đề nghị lập đường ngang 

	cơ quan , đơn vị 

đề nghị lập đường ngang 

-------------------

-------------------

Số -------/--------
	cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .

-----------------------

đơn đề nghị lập đường ngang 

------, ngày-------tháng ------năm ------ 


Kính gửi : (1) ................................................

 .......................................

 qua( 2 ).............................................................

Chúng tôi thuộc: (3)  ................................................................................


Địa chỉ: (4) ...............................................................................................


Điện thoại: (5)  .........................................FAX số......................................


Sau khi nghiên cứu “Điều lệ đường ngang” ban hành theo Quyết định số -......../ QĐ ngày............tháng ............. năm .........của Bộ Giao thông vận tải, đề nghị (1)...............................cho phép chúng tôi được lập một đường ngang thời hạn (6) ..............để (7)................


Đường ngang thuộc tuyến đường sắt (8) ................tại Km ..........+...............    (lý trình đường sắt); giao cắt với tuyến đường bộ (9)..............., cấp (10)..........., tại Km ............+ ..............(lý trình đường bộ).


Nền đường bộ rộng ( 11 ) .........m, mặt đường bộ rộng (12 ) ..........m, lát bằng ................


Chúng tôi xin chịu toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa, tổ chức phòng vệ (nếu có); đặt đầy đủ thiết bị hướng dẫn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại vị trí này.

	ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ địa phương (13)

(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị lập     đường ngang

(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)


ý kiến của cơ quan quản lý đường sắt địa phương

(Có tờ trình theo mẫu kèm theo)

(Ký, Ghi rõ tên, đóng dấu)
Hướng dẫn viết đơn


 (1): Gửi Cục Đường sắt Việt Nam hoặc Tổng công ty ĐSVN theo thẩm quyền quyết định thành lập đường ngang quy định tại Điều 52. 

(2): Đường ngang giao cắt với đường sắt quốc gia thì phải thông qua Tổng công ty Đường sắt Việt nam, Công ty quản lý đường sắt sở tại. 

Đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt chuyên dùng (không do ngành đường sắt quản lý) phải thông qua Cơ quan quản lý đường sắt chuyên dùng, Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng.

(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị lập đường ngang.

 (4): Địa chỉ của Cơ quan, đơn vị đề nghị lập đường ngang: xã hoặc phường, huyện hoặc quận, tỉnh, thành phố ...

(5): Số điện thoại và số FAX của cơ quan, đơn vị đề nghị lập đường ngang.

(6): Lâu dài hay tạm thời, nếu tạm thời ghi rõ thời hạn sử dụng là từ ngày ........tháng ............đến ngày ........tháng ..........năm ..........

(7): Mục đích lập đường ngang để phục vụ gì ? 

(8): Tên tuyến đường sắt, ví dụ Hà nội - Hải phòng; Hà nội - Sài gòn ....

(9): Tên tuyến đường bộ, ví dụ quốc lộ số ..... tỉnh lộ số ......liên huyện nối huyện với ....

(10): Cấp đường bộ theo quy định trong “Tiêu chuẩn ngành: TCVN 4054 -98 về đường ôtô và 22 TCN 210-92 về đường giao thông nông thôn”.

Nếu có cột Km thì ghi theo cột Km, nếu không có thì ghi cách điểm đầu hoặc cuối đường bộ đó. 

(11): Tính từ vai đường bên này sang vai đường bên kia.

(12): Chiều rộng phần xe chạy.

(13): Đường bộ liên thôn phải có ý kiến của Phòng giao thông huyện: đường bộ liên huyện, liên tỉnh phải có ý kiến của Sở hoặc Ty giao thông; đường quốc lộ phải có ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam.

phụ bản VII
[image: image10.emf]


Sơ đồ đường ngang có người gác

1. Biển kéo còi; 2. Cột tín hiệu ngăn đường; 3. Nhà gác đường ngang;

4. Đèn báo hiệu đường bộ và biển số 242a,b; 5. Biển 210; 6. Cọc tiêu;

7. Hàng rào; 8. Chắn đường bộ;

phụ bản VIII
[image: image11.emf]


Sơ đồ đường ngang không tổ chức phòng vệ

1. Biển kéo còi; 2. Biển 211; 3. Biển 242a,b; 4. Cọc tiêu

phụ bản ix

(Mẫu tờ trình của Công ty quản lý  đường sắt hoặc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính về vị trí lập đường ngang)

	CTyQL§S

( hoặc sở GTVT ...... )

Số ...................

-----------------------


	cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

...............ngày .............tháng ...........năm ............


tờ trình 

về vị trí lập đường ngang 

(Kèm theo sơ hoạ vị trí)

Kính gửi : .............................................(1)


Căn cứ : 

· NĐ số 39/CP ngày 5-7-1996 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt;

· Điều lệ đường ngang ban hành theo Quyết định số .......ngày .......tháng .....năm 2004 của Bộ Giao thông Vận tải; 

Theo đơn .........(2) đường ngang số.........ngày ..........của ........(3).

Công ty QLĐS .........(hoặc Sở GTVT ......) đã đến xem xét tại chỗ, tình hình khu vực đề nghị lập đường ngang như sau:

1. Địa điểm (4) : .........................................................................................

......................................................................................................................

2. Mật độ tàu, xe dự tính qua đường ngang trong một ngày đêm (5).

3. Vị trí giao cắt:

· Mặt bằng đường sắt (6).........................

· Trắc dọc đường sắt (7).........................

· Nền đường sắt ( 8)...............................

· Mặt bằng đường bộ( 9) ............................

· Trắc dọc đường bộ (10)............................

· Nền đường bộ (11)..................................

· Góc giao cắt (12)...................................

4. Tầm nhìn:

· Của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (lái xe) (13)......

· Của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt (Lái tàu) (14)..............

5. Khoảng cách tới đường ngang gần nhất (15)........

· Phía gốc lý trình ............

· Phía đối diện ...............

6. Những điểm cần lưu ý khác (16)..........................................................

..................................................................................................................

7. ý kiến của Công ty QLĐS ..........(Hoặc Sở GTVT ......) 

Đối chiếu với những quy định trong Điều lệ đường ngang:

· .................

· Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa đường ngang  và trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vị trí đó ..............

· Dự kiến cấp đường ngang ..............

· Biện pháp bảo đảm an toàn ...............








Giám đốc 

hướng dẫn lập tờ trình

(1): Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.


      Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.


(2): Đề nghị lập mới hay nâng cấp, cải tạo.


(3): Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị lập đường ngang.


(4), (5): Bổ sung thêm những điểm chưa có hoặc cần nói rõ thêm trong đơn.


(6): Đường sắt thẳng hay cong (R?, hướng rẽ).


(7): Độ dốc (%0) đường sắt, hướng dốc lên hay xuống tính theo lý trình tiến. 


(8): Chiều rộng nền đường sắt, đắp, đào hoặc không đào đắp, độ cao đắp hoặc đào.


(9): Chiều dài đoạn thẳng của đường bộ từ đường ngang ra mối phía? Đoạn tiếp theo? 


(10): Độ dốc (%) đường bộ từ đường ngang ra mỗi phía, dốc lên hay xuống kể từ đường ngang ra.


(11): Chiều rộng nền đường bộ, mặt đường bộ, mặt lát? nền đắp hay đào? độ cao?


(12): Góc giao cắt tính đến (độ)? 


(13): Tầm nhìn lái xe phụ thuộc cấp đường bộ, theo quy định của Điều lệ báo hiệu đường bộ, nêu rõ đứng ở từng bên đường ngang nhìn về hai phía đường sắt.


(14): Người lái tàu có thể nhìn thấy đường ngang từ điểm cách xa đường ngang bao nhiêu mét về phía góc lý trình và phía đối diện.


(15): Nếu có cầu, hầm, ghi, ga gần đó thì nêu khoảng cách từ đường ngang  tới đó và ở về phía gốc lý trình hay đối diện.


(16): Bổ sung thêm những nhận xét khác ngoài những điểm trên.Ước tính kinh phí để giải quyết tầm nhìn cần phải đào, phát, chặt cây, giải phóng mặt bằng ....

Phụ bản X
Trích "Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường sắt khổ 1000mm"
Điều 2. Căn cứ vào ý nghĩa, tính chất lượng vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhịp độ tăng của lượng vận chuyển và tác dụng của đường đó trong hệ thống đường sắt toàn quốc mà chia đường sắt thành 3 cấp:


1. Đường sắt chủ yếu: Gồm những đường sắt có lượng vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách lớn, tốc độ vận chuyển tăng nhanh, những đường sắt có ý nghĩa quan trọng trong mạng lưới đường sắt như những đường sắt nối liền các trung tâm chính trị, kinh tế, thành phố quan trọng, có ý nghĩa quốc phòng to lớn hoặc thông với nước ngoài.


2. Đường sắt thứ yếu: Gồm những đường sắt có lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách nhỏ, tốc độ tăng chậm, có tính chất địa phương, những đường chuyên dụng dài có khối lượng vận chuyển lớn.


3. Đường sắt xí nghiệp: Gồm những đường sắt nối liền các xí nghiệp với các đường sắt chủ yếu của toàn quốc, với các cảng, các xí nghiệp và các nơi khai thác nguyên vật liệu khác.

Phụ bản XI
Trích "Tiêu chuẩn xây dựng của việt nam"

(Đường sắt khổ 1435 mm - Tiêu chuẩn thiết kế)
 


         Tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN: 1985

Mục I "Những qui định chung" 

Điều 1.2: Cấp đường sắt phải được xác định theo ý nghĩa chức năng sử dụng trong toàn bộ hệ thống đường sắt và khối lượng vận tải hành khách, hàng hóa điều tra được.

Đường sắt khổ 1435mm chia làm 3 cấp:

      Đường sắt cấp I ứng với một trong những điều kiện dưới đây:

a) Đường trục chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ thống đường sắt về chính trị, kinh tế, quốc phòng hoặc nối thông với nước ngoài.

b) Cường độ vận tải hàng hướng nặng ở năm khai thác thứ 5, mỗi năm ít nhất 5 triệu tấn km/km.

c) Cường độ vận tải hàng hướng nặng ở năm khai thác thứ 5 tương đối nhỏ nhưng ở năm khai thác thứ 10, mỗi năm ít nhất là 7 triệu tấn km/km.

d) Số đôi tàu khách mỗi ngày đêm ở năm khai thác thứ 5 từ 7 đôi trở lên (kể cả tàu đường dài và tàu khu đoạn).


Đường sắt cấp II là đường sắt công cộng không thuộc cấp I và cấp III.

Đường sắt cấp III là đường sắt sử dụng ở địa phương và các đường sắt công cộng khác có lượng vận tải tương đối nhỏ, cường độ vận tải hàng của hướng xe nặng tương lai mỗi năm dưới 3 triệu tấn km/km. Nếu lượng vận tải năm thứ 10 tuy không vượt quá 3 triệu tấn km/km, nhưng trong tương lai có khả năng vượt quá 3 triệu tấn km/km thì thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II.
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